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Lời cảm ơn
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Thái Nguyên, tháng 9 năm 2012

Học viên

Phan Thị Hiền
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Mở đầu

Cho (R,m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại

duy nhất m. Cho M là R-môđun hữu hạn sinh với chiều dimM = d. Dãy

chính quy là một trong những dãy cơ bản của Đại số giao hoán mà thông

qua đó người ta có thể định nghĩa khái niệm độ sâu-một bất biến rất quan

trọng để nghiên cứu cấu trúc của môđun. Khái niệm dãy chính quy và độ

sâu đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu cấu trúc vành và

môđun, chẳng hạn một dãy chính quy luôn là một phần của hệ tham số, độ

sâu depthM 6 dimM và nếu depthM = dimM thìM được gọi là môđun

Cohen-Macaulay. Đặc biệt, độ sâu r của M trong I chính là số nguyên nhỏ

nhất sao cho môđun đối đồng điều địa phương Hr
I (M) không triệt tiêu.

Đã có nhiều nhà toán học nghiên cứu và mở rộng các khái niệm trên

để cho ta những lớp môđun mới. Trước tiên, N. T. Cường, N. V. Trung và

P. Schenzel [4] đã giới thiệu khái niệm dãy chính quy lọc (f -dãy), và lớp

môđun thỏa mãn mọi hệ tham số đều là f -dãy được gọi là f -môđun. Sau đó,

liên quan đến các kết quả trên, khái niệm độ sâu lọc (f -độ sâu), ký hiệu là

f -depth(I,M), được giới thiệu bởi Lu-Tang [10] như là cận trên của các độ

dài của một f -dãy cực đại củaM trong I và đó cũng là số nguyên r nhỏ nhất

sao cho môđun đối đồng điều địa phương Hr
I (M) không là môđun Artin, khi

Supp(M/IM) 6⊆ {m}. Tiếp theo, L. T. Nhàn [14] đã giới thiệu khái niệm

dãy chính quy suy rộng như là một sự mở rộng của dãy chính quy và dãy chính

quy lọc: Một dãy các phần tử (x1, . . . , xr) trong m được gọi làM -dãy chính

quy suy rộng nếu xi /∈ p, với mọi p ∈ AssR(M/(x1, . . . , xi−1)M), thỏa mãn

dimR/p > 1, với mọi i = 1, . . . , r. Chú ý rằng khi dim(M/IM) > 1 tất cả

các dãy chính quy suy rộng cực đại của M trong I đều có chung độ dài và

độ dài chung đó được gọi là độ sâu suy rộng, ký hiệu là gdepth(I;M). Rõ

ràng, mọi dãy chính quy là dãy chính quy lọc, và mọi dãy chính quy lọc là
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dãy chính quy suy rộng, nhưng điều ngược lại không đúng. Do đó ta có

depth(I,M) 6 f - depth(I,M) 6 gdepth(I,M).

Nhiều tính chất của dãy chính quy suy rộng và độ sâu suy rộng tương tự các

tính chất của dãy chính quy và độ sâu cũng được chứng minh. Đặc biệt, độ

sâu suy rộng gdepth(I;M) chính là số nguyên r nhỏ nhất sao cho môđun

đối đồng điều địa phương Hr
I (M) có tập giá vô hạn, khi dim(M/IM) > 1.

Hơn nữa, thông qua khái niệm dãy chính quy suy rộng và độ sâu suy rộng,

một số thông tin về tính hữu hạn của tập⋃
n1,...,nr∈N

Ass(M/(xn11 , . . . , x
nr
r )M)

và tính chất hữu hạn của tập iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng

điều địa phương cũng được chứng minh. Chú ý rằng, tính chất hữu hạn của

tập Ass(H i
I(M)) được nhiều nhà toán học quan tâm. Đã có giả thuyết rằng

tập Ass(H i
I(M)) chỉ có hữu hạn các iđêan nguyên tố liên kết, với mọi iđêan

I của R và với mọi i > 0. Tuy nhiên, giả thuyết trên chỉ được chứng minh

là đúng trong một số trường hợp đặc biệt về vành (xem [6], [7]) và đã có

những phản ví dụ chứng tỏ rằng giả thuyết trên là sai trong trường hợp vành

địa phương và không địa phương (xem [8], [16]).

Mục đích của luận văn này là trình bày và chứng minh lại chi tiết toàn bộ

nội dung bài báo "On generalized regular sequences and the finiteness for

associated primes of local cohomology modules" của Lê Thanh Nhàn đăng

trên tạp chí Communication in Algebra, năm 2005 và một phần bài báo "The

f -depth of an ideal on a module" của Lu-Tang đăng trên tạp chí Proceedings

of the American Mathematical Society.

Luận văn được chia thành hai chương, không có chương chuẩn bị. Các

kiến thức cơ sở dùng trong luận văn sẽ được nhắc lại xen kẽ trong khi trình

bày nội dung hai bài báo. Chương 1 dành để nghiên cứu về dãy chính quy

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                http://www.lrc-tnu.edu.vn6
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và độ sâu, dãy chính quy lọc và độ sâu lọc, dãy chính quy suy rộng và độ

sâu suy rộng cùng một số đặc trưng của chúng. Chương 2 trình bày hai kết

quả hữu hạn: Nếu (x1, . . . , xr) là một dãy chính quy suy rộng của M thì

tập
⋃

n1,...,nr∈N
Ass(M/(xn11 , . . . , x

nr
r )M) là hữu hạn và tập các iđêan nguyên

tố liên kết Ass(H i
I(M)) là tập hữu hạn với mọi i 6 gdepth(I,M). Đặc

biệt, chương này cũng trình bày một chứng minh sơ cấp cho tính chất môđun

đối đồng điều địa phương đầu tiên không Artin H i
I(M) chỉ có hữu hạn các

iđêan nguyên tố liên kết. Kết quả này tương tự như kết quả của Brodmann và

Faghani [2] cho tính hữu hạn của tập Ass(H i
I(M)), nhưng ở đây, tính chất

hữu hạn sinh được thay thế bởi tính Artin.

Phần kết luận của luận văn tổng kết lại các kết quả đã trình bày.

Với mong muốn là trình bày lại một số nội dung quan trọng về các dãy

chính quy và ứng dụng của nó trong việc nghiên cứu các lớp môđun quan

trọng trong Đại số giao hoán, nhưng, vì điều kiện thời gian, năng lực và kinh

nghiệm của bản thân còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu

sót. Tác giả mong muốn nhận được những sự góp ý quý báu của các quý thầy

cô cùng độc giả quan tâm để luận văn được hoàn thiện hơn.
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Chương 1

Một số mở rộng của dãy chính quy

Trong toàn bộ chương này, ta luôn ký hiệu (R,m) là vành giao hoán, địa

phương, Noether, A là R-môđun Artin và M là R-môđun hữu hạn sinh với

chiều Krull dimM = d. Chương này để chứng minh chi tiết một số kết quả

về dãy chính quy lọc được đưa ra bởi Cường-Shenzel-Trung [4] và độ sâu lọc

được giới thiệu bởi Lu-Tang [10], dãy chính quy suy rộng và độ sâu suy rộng

được đưa ra bởi L. T. Nhàn [14] và mối quan hệ của chúng với các khái niệm

dãy chính quy và độ sâu quen biết. Một số kiến thức được dùng trong các

nội dung tiếp theo như: Hàm tử mở rộng, môđun đối đồng điều địa phương,...

cũng được nhắc lại ở chương này.

1.1 Dãy chính quy và độ sâu của môđun

Dãy chính quy là một trong những dãy cơ bản của đại số giao hoán mà

thông qua đó người ta có thể định nghĩa khái niệm độ sâu - một bất biến rất

quan trọng để nghiên cứu cấu trúc của môđun (xem [12]).

1.1.1 Hàm tử mở rộng

Mục này dành để nhắc lại khái niệm và các tính chất của môđun Ext thường

được dùng trong luận văn.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                http://www.lrc-tnu.edu.vn8
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Định nghĩa 1.1.1. Cho M,N là các R-môđun và n > 0 là một số tự nhiên.

Môđun dẫn xuất phải thứ n của hàm tử Hom(−, N) ứng với M được gọi là

môđun mở rộng thứ n của M và N và được ký hiệu là ExtnR(M,N).

Cụ thể, để xây dựng ExtnR(M,N) ta lấy một giải xạ ảnh của M

. . .→ P2
.u2→ P1

u1→ P0
ε→M → 0.

Tác động hàm tử Hom(−, N) vào dãy khớp trên ta có đối phức

0→ Hom(P0, N)
u∗1→ Hom(P1, N)

u∗2→ Hom(P2, N)→ . . .

Khi đó ExtnR(M,N) = Keru∗n+1/ Imu∗n là môđun đối đồng điều thứ n của

đối phức trên (môđun này không phụ thuộc vào việc chọn giải xạ ảnh của

M ).

Mệnh đề 1.1.2. (i) Ext0R(M,N) ∼= Hom(M,N).

(ii) NếuM là xạ ảnh hoặc N là nội xạ thì ExtnR(M,N) = 0 với mọi n > 1.

(iii) Nếu 0 → N ′ → N → N ′′ → 0 là dãy khớp ngắn thì tồn tại các đồng

cấu nối ExtnR(M,N ′′)→ Extn+1
R (M,N ′), với mỗi n > 0 sao cho ta có dãy

khớp dài

0→ Hom(M,N ′)→ Hom(M,N)→ Hom(M,N ′′)→ Ext1R(M,N ′)

→ Ext1R(M,N)→ Ext1R(M,N ′′)→ Ext2R(M,N ′)→ . . .

(iv) Nếu 0 → M ′ → M → M ′′ → 0 là dãy khớp ngắn thì tồn tại các đồng

cấu nối ExtnR(M ′, N)→ Extn+1
R (M ′′, N), với mỗi n > 0 sao cho ta có dãy

khớp dài

0→ Hom(M ′′, N)→ Hom(M,N)→ Hom(M ′, N)→ Ext1R(M ′′, N)

→ Ext1R(M,N)→ Ext1R(M ′, N)→ Ext2R(M ′′, N)→ . . .

Các kết quả sau cho ta tính chất hữu hạn sinh của môđun Ext và tính chất

giao hoán giữa môđun Ext với hàm tử địa phương hóa.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                http://www.lrc-tnu.edu.vn9
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Mệnh đề 1.1.3. (i) Nếu M,N là hữu hạn sinh thì ExtnR(M,N) là hữu hạn

sinh với mọi n.

(ii) Nếu S là tập đóng nhân của R thì ta có đẳng cấu

S−1(ExtnR(M,N)) ∼= ExtnS−1R(S−1M,S−1N)

trong đó Sư1 là hàm tử địa phương hóa. Đặc biệt,

(ExtnR(M,N))p ∼= ExtnRp
(Mp, Np).

1.1.2 Môđun đối đồng điều địa phương

Trước hết, ta nhắc lại khái niệm môđun đối đồng điều địa phương của một

môđun tùy ý.

Định nghĩa 1.1.4. Cho I là một iđêan của R vàM là một R-môđun. Môđun

đối đồng điều địa phương thứ i của M ứng với iđêan I, ký hiệu là H i
I(M),

được định nghĩa bởi

H i
I(M) = Ri(ΓI(M))

trong đó Ri(ΓI(M)) là môđun dẫn suất phải thứ i của hàm tử I-xoắn ΓI(−)

ứng với M.

Cho I là một iđêan của R. Sau đây là các tính chất δ-hàm tử, tính chất triệt

tiêu, không triệt tiêu và tính chất Artin của môđun đối đồng điều địa phương.

Định lý 1.1.5. (i) Cho 0 → L
f→ M

g→ N → 0 là một dãy khớp các

R-môđun. Khi đó, với mọi i ∈ N ta có dãy khớp dài

0→ H0
I (L)

H0
I (f)→ H0

I (M)
H0

I (g)→ H0
I (N)

→ H1
I (L)

H1
I (f)→ H1

I (M)
H1

I (g)→ H1
I (N)→ . . .

→ H i
I(L)

Hi
I(f)→ H i

I(M)
Hi

I(g)→ H i
I(N)→ H i+1

I (L)→ . . .

(ii) H i
I(M) = 0 với mọi i > d và Hd

m(M) 6= 0.
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